NHÓM SINH – TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II


CHUYÊN ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN SINH

Được sự p/c của bộ phận chuyên môn trong năm học 2010- 2011 tôi đảm nhận giảng dạy ôn đội tuyển HSG môn sinh 9.

Vì kinh nghiệm chưa nhiều trong khuôn khổ của buổi chuyên đề này tôi xin tham góp một số ý kiến đã tích lũy được trong quá trình giảng dạy.  Xin được trình bày trong hội nghị :


Khi dạy ôn đội tuyển theo tôi việc cần thiết nhất là phải hệ thống hóa kiến thức một cách dễ hiểu nhất cho các em, để các em có thể nắm kiến thức một cách tổng quát từ đó mới có thể xây dựng những công thức áp dụng trong giải các bài toán sinh học vì đặc thù của chương trình sinh học đặc biệt là lớp 9 trong SGK không có phần hướng dẫn công thức mà hs sau khi nắm vững kiến thức thì tự rút ra những công thức tổng quát để làm bài tập.

Xin đơn cử 1 VD khi dạy kiến thức chương III ( ADN và gen).
Để học sinh dễ hình dung và nhớ hơn (nhất là đối với các em ở đội tuyển môn sinh), bằng mô hình động về quá trình sinh tổng hợp các loại ARN – Prôtêin giáo viên có thể hệ thống lại một số kiến thức cơ bản.
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Như vậy, với mô hình động về sự khởi đầu tổng hợp chuỗi polipetit, chúng ta có thể cho học sinh nắm bắt toàn bộ cơ chế giai đoạn khởi đầu một cách rất dễ dàng mà không cần phải mất nhiều thời gian cho thuyết trình. 

Giáo viên chỉ cần nhấn mạnh về sự quy định chặt chẽ về mối tương quan giữa các Nu trên mạch gốc của ADN với các Nu trên mARN với Nu tương ứng trên tARN theo nguyên tắc bổ sung, và giữa Nu tương ứng trên tARN với axit amin là được.
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sau đó tôi cho các em làm bài tập.
Với bài tập này, các em sẽ vừa củng cố lại được các kiến thức đã học, đồng thời có 1 tầm nhìn tổng quát hơn về cả quá trình, bởi hoàn thành được bài tập này cũng đồng nghĩa với việc các em đã hoàn thành được sơ đồ tóm tắt quá trình sinh tổng hợp prôtêin trong tế bào diễn ra như thế nào. Và chính là mối quan hệ giữa gen và tính trạng. Đây là kiến thức xuyên suốt cả một chương.
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Sau đó, cũng dựa trên sơ đồ đang sẵn có trên màn hình, dưới dạng một bài tập vận dụng, giáo viên có thể yêu cầu các em xây dựng một số công thức tổng quát, tính: số bộ ba mã hoá, số axit amin, số liên kết peptit, số phân tử nước được giải phóng khi hình thành phân tử prôtêin của các đối tượng sinh vật:

    Rõ ràng, chỉ cần nhìn lên sơ đồ trên màn hình là học sinh đã có thể dễ dàng xác định ngay được:

- Số bộ ba mã hoá axit amin và số axit amin môi tr​ường cung cấp là: 

- Số liên kết peptit hình thành và số phân tử n​ước giải phóng ra môi trường là:

 

- Số axit amin trong phân tử prôtêin là: 

 

- Số liên kết peptit trong phân tử prôtêin là:

Một đặc thù nữa của bộ môn sinh đó là các dạng bài tập liên quan mật thiết đến các công thức toán học và đòi hỏi học sinh phải có sự tư duy logic. Đây cũng là một khó khăn lớn đối với chất lượng mũi nhọn trong bộ môn của chúng tôi.

 Hơn nữa : Chất lượng đầu vào của đội tuyển Sinh là 100% các em sau khi đã bị loại ở các đội tuyển khác. Nhưng do sự động viên nhiệt tình của GV các em mới miễn cưỡng vào đội tuyển. Trong khi đó yêu cầu đối với những HS có thể theo được đội tuyển cũng phải là những em học khá cứng bộ môn toán trở lên.

Tôi xin đơn cử một số các phần toán mà ngay bản thân chúng tôi cũng phải nghiên cứu học hỏi các bạn đồng nghiệp trong tổ toán mới có thể hướng dẫn các em được.
I .VẬN DỤNG CẤP SỐ CỘNG:

A) Tìm hiểu cấp số cộng.

 + Cấp số cộng là một dãy số (hữu hạn hay vô hạn), trong đó kể từ số hạng thứ 2, mỗi số hạng đều là tổng của số hạng đứng ngay trước nó với một số không đổi 

+ Gọi d là công sai, ta có  :   Un+1  = Un + d ; (n = 1,2,3...)

                                                  Un = U1 + (n -1).d

Tổng n số hạng của cấp số cộng:

                       Sn = 
[image: image7.wmf]2

n

 (U1 + Un) =  
[image: image8.wmf]2

n

 (2U1 + (n - 1)d)

B) Các dạng bài tập vận dụng:

Dạng 1 : Tính tổng số a.a trong các chuỗi pôlipéptít tại một thời điểm nhất định  trong quá trình giải mã của các Ribôxôm  trên một phân tử mARN.

a. Phân tích:

-Vì số Ribôxôm tham gia giải mã có từ 5 -20 (theo SGK) , khoảng cách giữa các Ribôxôm thường đều nhau, nên số a.a của các chuỗi pôlipéptít sắp xếp thành cấp số cộng hữu hạn. Số a.a chênh lệch nhau giữa 2 chuỗi pôlipéptít do 2 Ribôxôm kề nhau giải mã chính là công sai (d).

- Vì chuỗi pôlipéptít do Ribôxôm thứ nhất trong nhóm polixôm giải mã được là nhiều nhất, tức số hạng đầu tiên (U1) của cấp số cộng. Cấp số cộng này có công sai là số nguyên âm (d < 0).

- Tuy vậy, công thức về cấp số cộng vẫn được áp dụng bình thường.

b. Ví dụ: 

Trên một phân tử mARN có L = 5100A0 , trên đó có 10 Ribôxôm  cùng tham gia giải mã một lần, với vận tốc trượt đều nhau là 51 A0/s khoảng cách giữa các Ribôxôm  đều nhau đều bằng 61,2A0 . 

Hãy tính tổng số a.a cần cung cấp để tạo nên các chuỗi pôlipéptít tại thời điểm sau 60s, kể từ khi Ribôxôm  thứ nhất tiếp xúc với mARN.

c. Bài giải: 

+ Sau 60s  Ribôxôm thứ nhất đã trượt một khoảng là:

                 60s x 51A0/s = 3060 A0  
                           Ribôxôm thứ mười đã trượt một khoảng là:

                                            3060 – 9 x 61,2 = 2509,2 A0
=> Số a.a của chuỗi polipéptít thứ nhất là   p1 = 23060: 10,2 = 300 (a.a)

- Số a.a chênh lệch nhau giữa các chuỗi Pôlipeptít của các Ribôxôm kề nhau (tức công sai) là:    61,2: 10,2 = 6 (a.a). 

 Gọi Pt = số a.a/1 Pôlipeptít

=> Ta có: 
[image: image9.wmf]
[image: image10.wmf]S

 a.a = Pt1 + Pt2 + ... + Pt10                  

= 300 + (300 - 6 ) + (300 - 12) + (300 - 18) + ....+ (300 - 9 x 6)

= 
[image: image11.wmf]2

10

 (300 + 246) = 5x 546 = 2730 (a.a)       

Dạng 2:  Tính tổng số liên kết Peptít được hình thành hay số phân tử nước được giải phóng tại một thời điểm trong quá trình giải mã của   x Ribôxôm.

Dạng này cũng được vận dụng cấp số cộng với phương pháp tương tự như dạng1 đã nêu ở trên .

II. VẬN DỤNG CẤP SỐ NHÂN: 

A. Tìm hiểu cấp số nhân.

 Cấp số nhân là một dãy số hữu hạn hay vô hạn, trong đó kể từ số hạng thứ 2 (U2), mỗi số hạng đều là tích của số hạng đứng ngay trước nó nhân với một số không đổi gọi là công bội. 

Công thức: Un+1 = Un . q (q là công bội, n = 1,2,3...).

                   Un= U1 . qn – 1.          Tổng các số hạng Sn= U1 . 
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B. Các dạng bài tập vận dụng cấp số nhân:

         Dạng 3:   Bài tập liên quan đến số tế bào qua các thế hệ tế bào trong nguyên phân 

a. Ví dụ: Có 5 tế bào sinh dưỡng tiến hành nguyên phân với tốc độ đều nhau, tổng số tế bào trong tất cả các thế hệ tế bào là 315. Hãy xác định số đợt nguyên phân của mỗi tế bào trên.

b. Cách giải: 

+ Cứ qua một đợt nguyên phân, số tế bào lại tăng gấp đôi. Như vậy số tế bào thuộc mỗi thế hệ tế bào chính là một số hạng của cấp số nhân với công bội là 2.

+ Như vậy theo giả thiết ta có: 

         5 + 5x2 + 5x22 + .....+5x2k = 315.              (k: số đợt nguyên phân )
=> Tổng số tế bào được sinh ra qua các đợt nguyên phân là:

         5x2 + 5x22 + ....+5x2k  = 310 (*)    (không kể các tế bào ban đầu)

+ Theo công thức:Sn =U1 
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 Ta có:10 x 
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 =310=>2k = 32 => k = 5

Hoặc từ (*) chia 2 vế cho 5  ta có: 

                              2  + 4 + .....+ 2k = 62

                                        2 x 
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  = 62         (    2k - 1 = 31   ( k = 5

* Lưu ý: Phải biến đổi cấp số nhân để có: Số hạng thứ nhất (U1) tương đương với số tế bào sau đợt nguyên phân thứ nhất, số hạng cuối (Uk) tương đương số tế bào ở thế hệ k.

IV. VẬN DỤNG PHÉP TOÁN CHỈNH HỢP.

A. Tìm hiểu về chỉnh hợp:

 Chỉnh hợp chập m của n phần tử bao gồm các tập hợp m phần tử được thành lập từ n phần tử nhất định  khác nhau về thành phần các phần tử hay các vị trí sắp xếp các phần tử. 

Ký hiệu: 
[image: image16.wmf]

EMBED Equation.3[image: image17.wmf]m
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Công thức: 
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 = n (n - 1) (n - 2) .... (n - m + 1 ) 

- Từ đó có thêm :                           
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-  Số chỉnh hợp lặp chập m của n phần tử  bằng  nm
Dạng 4:   Tính số loại giao tử chứa m NST có nguồn gốc từ bố (hay từ mẹ) trong số n NST của bộ đơn bội    (m (  n; m và n nguyên, dương )

a. Phân tích: Đây cũng là bài toán tổ hợp điển hình,  nên số loại  tổ hợp cần tìm là:  
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  (Vì các giao tử chỉ phân biệt  về tổ hợp gen chứ không phân biệt nhau về trật tự  gen trong tập hợp)

b. Ví dụ: Một người đàn ông bình thường về mặt di truyền. Hỏi số loại giao tử chứa 7 NST  từ bố của ông ta là bao nhiêu ? 

c. Bài giải: Số loại giao tử  cần tìm là: 
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          Dạng 5:  Chứng minh tính đa dạng của Prôtêin
a. Ví dụ: Cho biết một đoạn cấu trúc bậc một của phân tử  Pr như sau: 

                                 - ala - Pro - liz - gli - izoleu -

Nếu thay đổi trật tự sắp xếp các a.a của đoạn đó(các đoạn khác giữ nguyên)thì có thể tạo nên bao nhiêu loại Pr?Hãy nhận xét về đặc tính của Pr. 

b. Hướng dẫn giải: 

+ Chúng ta biết, số các chỉnh hợp không những phụ thuộc thành phần các phần tử mà còn phụ thuộc vị trí sắp xếp của các phần tử. Tập hợp 5 aa trong đoạn Pr đã cho có thể có các cách sắp xếp khác nhau, từ đó tạo nên các loại Pr khác nhau.

+ Vậy số loại Prôtêin có thể có là:       
[image: image23.wmf]5
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=> Nhận xét :    Prôtêin có đặc tính rất đa dạng về cấu trúc. 

                        (    (     (
Với những ưu thế của các thuật toán, việc vận dụng một cách phù hợp các phép toán vào giảng dạy Sinh học đã tạo thêm một bước đổi mới trong phương pháp. Nhờ đó, nhiều bài tập Sinh học được giải quyết một cách lôgíc, chính xác, chặt chẽ và ngắn gọn . Chúng tôi xin giới thiệu cùng các đồng chí, đồng nghiệp.
Vậy với một chương thôi đã vận dụng nhiều thuật toán khó yêu cầu học sinh phải có kiến thức nâng cao về toán học.

Qua hội nghị chuyên đề này tôi có một số kiến nghioj đề xuất sau:

- Cần nâng cao chất lượng đầu vào của đội tuyển.

- Cần tăng cường mua thêm các sách tham khảo phục vụ cho việc ôn luyện đội tuyển. Vì hiện nay thư viện không có những đầu sách này.

- Tạo điều kiện cho các đồng chí giảng dạy ở các môn phụ như sinh Sinh- Hóa- Địa cụ thể sắp xếp giảng dạy một cách hợp lý để chúng tôi có thời gian nghiên cứu kiến thức sâu hơn giúp cho việc giảng dạy các đội tuyển tốt hơn.( VD hiện nay ở tổ chúng tôi 1 GV phải dạy tới 3 môn ở 2 khối)
Đề tài của tôi trên đây có thể còn mang màu sắc chủ quan, chưa hoàn thiện do còn hạn chế về trình độ kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quí báu của các thầy giáo, cô giáo và các bạn đồng nghiệp để ngày càng hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn./.
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II. Giải mã:

1. Khái niệm

- Các thành phần tham gia:

+ rib«x«m

+ mARN trưởng thành 

Khi tổng hợp prôtêin:

+ tARN

+ các axit amin tự do

+ ATP

+ một số loại enzim



Khu Aminoaxil (A)            

Khu Peptiđil (P)            

    Khi diễn ra sự tổng hợp prôtêin, ở ribôxôm tạo thành 2 khu chức năng khác nhau. Khu A là khu nhận aminoaxil-tARN mới đưa vào. Khu P chứa peptiđil-tARN mang chuỗi polipeptit đang được tổng hợp lúc đó. Mỗi vị trí tương ứng với một bộ ba.

          - Là quá trình chuyển mã di truyền chứa trong mARN thành trình tự các axit amin trong chuỗi polipeptit của prôtêin (tổng hợp prôtêin)
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II. Giải mã:

1. Khái niệm

- Quá trình dịch mã có những thành phần nào tham gia?

- Các thành phần tham gia:

+ rib«x«m

+ mARN trưởng thành 

Khi chưa tổng hợp prôtêin :  

Khi tổng hợp prôtêin:

+ tARN

+ các axit amin tự do

+ ATP

+ một số loại enzim

30S

50S



          - Là quá trình chuyển mã di truyền chứa trong mARN thành trình tự các axit amin trong chuỗi polipeptit của prôtêin (tổng hợp prôtêin)



Met



Val



Tir



Phe
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A
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X

G

A

A

U

G

A

3’



5’





70S



















































A

U

G

U

U

U

U

U

A

G

U

X

G

A

A

U

G

A

3’



5’
























_1352097314.ppt








- Giai đoạn 1: Sự khởi đầu tổng hợp chuỗi polipeptit 

- Giai đoạn 3 : Sự kết thúc tổng hợp pôlipeptit

    + Khi gặp codon kết thúc trên mARN: ribôxôm tách khỏi mARN, chuỗi polipeptit được giải phóng, đồng thời aa metionin mở đầu cũng tách khỏi chuỗi polipeptit. Chuỗi polipeptit sau đó hình thành phân tử prôtêin hoàn chỉnh.

1. Khái niệm

a). Hoạt hoá axit amin:

		 Giai đoạn 2: Sự kéo dài chuỗi polipeptit



II. Giải mã

2. Diễn biến của quá trình giải mã

b) Giải mã và hình thành  chuỗi polipeptit
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1. Khái niệm





2. Diễn biến của quá trình giải mã



a). Hoạt hoá axit amin:

b) Giải mã và hình thành  chuỗi polipeptit

- Giai đoạn 1: Sự khởi đầu tổng hợp chuỗi polipeptit 

+ mARN tiếp xúc với ribôxôm ở vị trí codon mở đầu 

            + tARN mang a.a mở đầu (Met-tARN) tiến vào vị trí codon mở đầu, anticodon tương ứng trên tARN của nó khớp bổ sung với codon mở đầu trên mARN.   
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II. Giải mã
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Các anticodon

U  A  X  X  A  G  A  U  A  A  A  A  X  U  U  A  U  X

Các tARN

Sơ đồ quá trình sinh tổng hợp pr«tªin:

của các nuclêôtit trên ADN quy định trình tự các ribonuclêôtit trong mARN, trình

Quá trình sinh tổng hợp prôtêin gồm hai giai đoạn: sao mã và giải mã.Trình tự

tự các ribonuclêôtit trong mARN lại quy định các axit amin trong phân tử prôtêin.

A  U  G  G  U  X  U  A  U  U U  U  G  A  A  U  A G         

Các codon

5’

3’

 mARN

Chuỗi polipeptit

sơ khai

   Chuỗi polipeptit hình

thành phân tử prôtêin     hoàn chỉnh



Giải

 mã

  Sao

  mã



T  A  X  X  A  G  A  T  A  A  A  A  X  T  T  A  T  X

Mạch mã gốc

3’

5’

A  T  G  G  T  X  T  A  T  T  T  T  G  A  A  T  A  G

Mạch mẫu

5’

3’

 Gen



(mạch khuôn)

ADN

Sao mã



mARN

Giải mã



Pr«tªin



Tính trạng

Sao 

chép





  Val



  Met



  Tir



  Phe



  Glu



  Val



  Tir



  Phe



  Glu








